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Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Phân cấp nhựa đường theo độ nhớt 

AASHTO M 226-80 (2004) 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải 

Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO 

kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản 

dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức 

hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả 

trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi 

khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến 

cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không. 

 Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối 

chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh. 
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Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Phân cấp nhựa đường theo độ nhớt 

AASHTO M 226-80 (2004) 

1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu liên quan đến nhựa đường được phân 

cấp theo độ nhớt ở 60oC (140oF) sử dụng trong xây dựng mặt đường. Có ba bảng giá 

trị giới hạn được nêu trong tiêu chuẩn này. Người mua sẽ lựa chọn sử dụng bảng 

thích hợp. Trong trường hợp người mua không quy định thì sử dụng Bảng 1. Với nhựa 

đường được phân cấp dựa trên độ kim lún ở 25oC (77oF), xem Tiêu chuẩn AASHTO 

M 20. 

1.2 Đơn vị SI dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn. 

2 SẢN XUẤT 

2.1 Nhựa đường được sản xuất từ dầu thô bằng các phương pháp phù hợp. 

3 YÊU CẦU 

3.1 Nhựa đường phải đồng nhất, không tan trong nước, và không bị sủi bọt khi đun nóng 

tới nhiệt độ 175oC (347oF). 

3.2 Nhựa đường phải đạt các chỉ tiêu quy định trong Bảng 1, 2, hay 3, như yêu cầu của 

người mua. 
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Bảng 1 - Chỉ tiêu của nhựa đường phân cấp theo độ nhớt ở 60oC (140oF)  

(Phân cấp theo nhựa  gốc) 

 

Thí nghiệm 
Phân cấp theo độ nhớt 

AC-2.5 AC-5 AC-10 AC-20 AC-40 

Độ nhớt ở 60oC (140oF), Pa.s (Poises) 
25 ± 5 50 ± 10 100 ± 20 200 ± 40 400 ± 80 

(250 ± 50) (500 ± 
100) 

(1000 ± 
200) 

(2000 ± 
400) 

(4000 ± 
800) 

Độ nhớt ở 135oC (275oF), mm2/s - min 80 100 150 210 300 
Độ kim lún, 25oC (77oF), 100 g, 5 giây, 
min 

200 120 70 40 20 

Nhiệt độ bắt lửa, COC, oC (oF) - min 163 (325) 177 (350) 219 (425) 232 (450) 232 (450) 
Lượng hòa tan trong trichloroethylene, % 
- min 

99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 

Thí nghiệm trên mẫu nhựa lấy từ thí 
nghiệm lò nung màng nhựa mỏng: 

     

Độ nhớt ở 60oC (140oF), Pa.s (Poises) 
- max 

100 
(1000) 

200 (2000) 400 (4000) 800 (8000) 1600 
(16000) 

Độ kéo dài, 25oC (77oF), 5 cm/phút, cm 
- min 

100a 100 50 20 10 

Thí nghiệm tạo vết (theo yêu cầu)b với:      
Dung môi naphtha tiêu chuẩn âm tính với tất cả các cấp 
Dung môi naphtha-xylene, % xylene âm tính với tất cả các cấp 
Dung môi heptane-xylene, % xylene âm tính với tất cả các cấp 

a Nếu độ kéo dài ở 25oC (77oF) nhỏ hơn 100 cm, nhưng độ kéo dài nhỏ nhất ở 15.6oC (60oF) là 100 cm thì vật 
liệu nhựa đường đạt chỉ tiêu này. 
b Không bắt buộc thực hiện thí nghiệm này. Nếu được yêu cầu, người kỹ sư phải chỉ định sử dụng dung môi 
naphtha tiêu chuẩn, dung môi naphtha-xylene, hay dung môi heptane-xylene để xác định chỉ tiêu này, nếu sử 
dụng dung môi có xylene, chỉ định phần trăm xylene cần sử dụng. 
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Bảng 2 - Chỉ tiêu của nhựa đường phân cấp theo độ nhớt ở 60oC (140oF)  

(Phân cấp theo nhựa gốc) 

Thí nghiệm 
Phân cấp theo độ nhớt 

AC-2.5 AC-5 AC-10 AC-20 AC-30 AC-40 

Độ nhớt ở 60oC (140oF), 
Pa.s (Poises) 

25 ± 5 50 ± 10 100 ± 20 200 ± 40 300 ± 60 400 ± 80 
(250 ± 

50) 
(500 ± 100) (1000 ± 

200) 
(2000 ± 400) (3000 ± 600) (4000 ± 800) 

Độ nhớt ở 135oC (275oF), 
mm2/s - min 

125 175 250 300 350 400 

Độ kim lún, 25oC (77oF), 
100 g, 5 giây, min 

220 140 80 60 50 40 

Nhiệt độ bắt lửa, COC, oC 
(oF) - min 

163 (325) 177 (350) 219 (425) 232 (450) 232 (450) 232 (450) 

Lượng hòa tan trong 
trichloroethylene, % - min 

99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 

Thí nghiệm trên mẫu nhựa 
lấy từ thí nghiệm lò nung 
màng nhựa mỏng: 

      

Lượng tổn thất sau khi 
đun nóng - maxa 

- 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 

Độ nhớt ở 60oC (140oF), 
Pa.s (Poises) - max 

100 
(1000) 

200 (2000) 400 (4000) 800 (8000) 1200 
(12000) 

1600 (16000) 

Độ kéo dài, 25oC (77oF), 
5 cm/phút, cm - min 

100b 100 75 50 40 25 

Thí nghiệm tạo vết (theo 
yêu cầu)c với: 

      

Dung môi naphtha tiêu 
chuẩn 

âm tính với tất cả các cấp 

Dung môi naphtha-
xylene, % xylene 

âm tính với tất cả các cấp 

Dung môi heptane-
xylene, % xylene 

âm tính với tất cả các cấp 

a Chỉ tiêu lượng tổn thất sau khi đun nóng là không bắt buộc. 
b Nếu độ kéo dài ở 25oC (77oF) nhỏ hơn 100 cm, nhưng độ kéo dài nhỏ nhất ở 15.6oC (60oF) là 100 cm thì vật liệu nhựa 
đường đạt chỉ tiêu này. 
c Không bắt buộc thực hiện thí nghiệm này. Nếu được yêu cầu, người kỹ sư phải chỉ định sử dụng dung môi naphtha tiêu 
chuẩn, dung môi naphtha-xylene, hay dung môi heptane-xylene để xác định chỉ tiêu này, nếu sử dụng dung môi có xylene, chỉ 
định phần trăm xylene cần sử dụng. 

 
Bảng 3 - Chỉ tiêu của nhựa đường phân cấp theo độ nhớt ở 60oC (140oF)  

(Phân cấp theo lượng nhựa lấy từ thí nghiệm lò nung màng nhựa mỏng quay tròn) 

Thí nghiệm trên nhựa lấy từ 
nghiệm theo Tiêu chuẩn 

AASHTO T 240a 

Phân cấp theo độ nhớt 

AR-10 AR-20 AR-40 AR-80 AR-160 

Độ nhớt ở 60oC (140oF), Pa.s 
(Poises) 

100 ± 25 200 ± 50 400 ± 100 800 ± 200 1600 ± 400 
(1000 ± 

250) 
(2000 ± 

500) 
(4000 ± 
1000) 

(8000 ± 2000) (16000 ± 
4000) 

Độ nhớt ở 135oC (275oF), mm2/s - 
min 

140 200 275 400 550 

Độ kim lún, 25oC (77oF), 100 g, 5 
giây, min 

65 40 25 20 20 

Độ kim lún của nhựa khi đun nóng 
tới 25oC (77oF) so với lúc chưa đun 
nóng, %, - min 

- 40 45 50 52 

Độ kéo dài, 25oC (77oF), 5 cm/phút, 
cm - min 

100b 100b 75 75 75 

Thí nghiệm trên nhựa gốc:      
Nhiệt độ bắt lửa, COC, oC (oF) - 
min 

205 (400) 219 (425) 227 (440) 232 (450) 238 (460) 

Lượng hòa tan trong 
trichloroethylene, % - min 

99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 

a Có thể sử dụng AASHTO T 179 (thí nghiệm lò nung màng nhựa mỏng), dùng Tiêu chuẩn AASHTO T 240 làm phương pháp 
đối chứng. 
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b Nếu độ kéo dài ở 25oC (77oF) nhỏ hơn 100 cm, nhưng độ kéo dài nhỏ nhất ở 15.6oC (60oF) là 100 cm thì vật liệu nhựa 
đường đạt chỉ tiêu này. 

4 PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ THÍ NGHIỆM 

4.1 Lấy mẫu và thí nghiệm nhựa đường theo các tiêu chuẩn của AASHTO dưới đây: 

 T 40, Lấy mẫu 

 T 44, Hòa tan trong vật liệu nhựa đường 

 T 48, Nhiệt độ bắt lửa (COC) 

 T 49, Độ kim lún 

 T 51, Độ kéo dài 

 T 55, Xác định hàm lượng nước trong nhựa đường 

 T 102, Thí nghiệm tạo vết 

 T 179, Thí nghiệm lò nung màng nhựa mỏng 

 T 201, Độ nhớt ở 135oC (275oF) 

 T 202, Độ nhớt ở 60oC (140oF) 

 T 240, Thí nghiệm lò nung màng nhựa mỏng quay tròn 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
 

Phân cấp nhựa đường theo độ nhớt 
 
AASHTO M 226-80 (2004) 
 

1.PHẠM VI 
 
1.1.Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu liên quan đến nhựa đường được phân cấp 

theo độ nhớt ở 60oC (140oF) sử dụng trong xây dựng mặt đường. Có ba bảng giá trị 
giới hạn được nêu trong tiêu chuẩn này. Người mua sẽ lựa chọn sử dụng bảng thích hợp. 
Trong trường hợp người mua không quy định thì sử dụng Bảng 1. Với nhựa đường được 
phân cấp dựa trên độ kim lún ở 25oC (77oF), xem Tiêu chuẩn AASHTO M 20. 
 

1.2.Đơn vị SI dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn. 
 

2.sản xuất 
 
2.1.Nhựa đường được sản xuất từ dầu thô bằng các phương pháp phù hợp. 

 

3.yêu cầu 
 
3.1.Nhựa đường phải đồng nhất, không tan trong nước, và không bị sủi bọt khi đun nóng tới 

nhiệt độ 175oC (347oF). 
 

3.2.Nhựa đường phải đạt các chỉ tiêu quy định trong Bảng 1, 2, hay 3, như yêu cầu của người 
mua. 

 
Bảng 1 - Các chỉ tiêu của nhựa đường phân cấp theo độ nhớt ở 60oC (140oF) (Phân cấp theo 
nhựa  gốc) 
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Thí nghiệm 
Phân cấp theo độ nhớt 

AC-2.5 AC-5 AC-10 AC-20 AC-40 

Độ nhớt ở 60oC (140oF), Pa.s (Poises) 
25 ± 5 50 ± 10 100 ± 20 200 ± 40 400 ± 80 

(250 ± 50) (500 ± 
100) 

(1000 ± 
200) 

(2000 ± 
400) 

(4000 ± 
800) 

Độ nhớt ở 135oC (275oF), mm2/s - min 80 100 150 210 300 
Độ kim lún, 25oC (77oF), 100 g, 5 giây, 
min 

200 120 70 40 20 

Nhiệt độ bắt lửa, COC, oC (oF) - min 163 (325) 177 (350) 219 (425) 232 (450) 232 (450) 
Lượng hòa tan trong trichloroethylene, % - 
min 

99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 

Thí nghiệm trên mẫu nhựa lấy từ thí 
nghiệm lò nung màng nhựa mỏng: 

     

Độ nhớt ở 60oC (140oF), Pa.s (Poises) - 
max 

100 
(1000) 

200 (2000) 400 (4000) 800 (8000) 1600 
(16000) 

Độ kéo dài, 25oC (77oF), 5 cm/phót, cm 
- min 

100a 100 50 20 10 

Thí nghiệm tạo vết (theo yêu cầu)b với:      
Dung môi naphtha tiêu chuẩn âm tính với tất cả các cấp 
Dung môi naphtha-xylene, % xylene âm tính với tất cả các cấp 
Dung môi heptane-xylene, % xylene âm tính với tất cả các cấp 

a Nếu độ kéo dài ở 25oC (77oF) nhỏ hơn 100 cm, nhưng độ kéo dài nhỏ nhất ở 15.6oC (60oF) là 100 cm thì vật 
liệu nhựa đường đạt chỉ tiêu này. 
b Không bắt buộc thực hiện thí nghiệm này. Nếu được yêu cầu, người kỹ sư phải chỉ định sử dụng dung môi 
naphtha tiêu chuẩn, dung môi naphtha-xylene, hay dung môi heptane-xylene để xác định chỉ tiêu này, nếu sử 
dụng dung môi có xylene, chỉ định phần trăm xylene cần sử dụng. 
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Bảng 2 - Các chỉ tiêu của nhựa đường phân cấp theo độ nhớt ở 60oC (140oF) (Phân cấp theo 
nhựa gốc) 
 

Thí nghiệm 
Phân cấp theo độ nhớt 

AC-2.5 AC-5 AC-10 AC-20 AC-30 AC-40 

Độ nhớt ở 60oC (140oF), 
Pa.s (Poises) 

25 ± 5 50 ± 10 100 ± 20 200 ± 40 300 ± 60 400 ± 80 
(250 ± 

50) 
(500 ± 100) (1000 ± 

200) 
(2000 ± 400) (3000 ± 600) (4000 ± 800) 

Độ nhớt ở 135oC (275oF), 
mm2/s - min 

125 175 250 300 350 400 

Độ kim lún, 25oC (77oF), 
100 g, 5 giây, min 

220 140 80 60 50 40 

Nhiệt độ bắt lửa, COC, 
oC (oF) - min 

163 (325) 177 (350) 219 (425) 232 (450) 232 (450) 232 (450) 

Lượng hòa tan trong 
trichloroethylene, % - min 

99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 

Thí nghiệm trên mẫu 
nhựa lấy từ thí nghiệm lò 
nung màng nhựa mỏng: 

      

Lượng tổn thất sau khi 
đun nóng - maxa 

- 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 

Độ nhớt ở 60oC (140oF), 
Pa.s (Poises) - max 

100 
(1000) 

200 (2000) 400 (4000) 800 (8000) 1200 
(12000) 

1600 (16000) 

Độ kéo dài, 25oC (77oF), 
5 cm/phót, cm - min 

100b 100 75 50 40 25 

Thí nghiệm tạo vết (theo 
yêu cầu)c với: 

      

Dung môi naphtha tiêu 
chuẩn 

âm tính với tất cả các cấp 

Dung môi naphtha-
xylene, % xylene 

âm tính với tất cả các cấp 

Dung môi heptane-
xylene, % xylene 

âm tính với tất cả các cấp 

a Chỉ tiêu lượng tổn thất sau khi đun nóng là không bắt buộc. 
b Nếu độ kéo dài ở 25oC (77oF) nhỏ hơn 100 cm, nhưng độ kéo dài nhỏ nhất ở 15.6oC (60oF) là 100 cm thì vật liệu nhựa 
đường đạt chỉ tiêu này. 
c Không bắt buộc thực hiện thí nghiệm này. Nếu được yêu cầu, người kỹ sư phải chỉ định sử dụng dung môi naphtha tiêu 
chuẩn, dung môi naphtha-xylene, hay dung môi heptane-xylene để xác định chỉ tiêu này, nếu sử dụng dung môi có xylene, 
chỉ định phần trăm xylene cần sử dụng. 

 

Bảng 3 - Các chỉ tiêu của nhựa đường phân cấp theo độ nhớt ở 60oC (140oF) (Phân cấp theo 
lượng nhựa lấy từ thí nghiệm lò nung màng nhựa mỏng quay tròn) 
 

Thí nghiệm trên nhựa lấy từ 
nghiệm theo Tiêu chuẩn 

AASHTO T 240a 

Phân cấp theo độ nhớt 

AR-10 AR-20 AR-40 AR-80 AR-160 

Độ nhớt ở 60oC (140oF), Pa.s 
(Poises) 

100 ± 25 200 ± 50 400 ± 100 800 ± 200 1600 ± 400 
(1000 ± 

250) 
(2000 ± 

500) 
(4000 ± 
1000) 

(8000 ± 2000) (16000 ± 
4000) 

Độ nhớt ở 135oC (275oF), mm2/s - min 140 200 275 400 550 
Độ kim lún, 25oC (77oF), 100 g, 5 
giây, min 

65 40 25 20 20 

Độ kim lún của nhựa khi đun nóng tới 
25oC (77oF) so với lúc chưa đun 
nóng, %, - min 

- 40 45 50 52 

Độ kéo dài, 25oC (77oF), 5 cm/phút, 
cm - min 

100b 100b 75 75 75 

Thí nghiệm trên nhựa gốc:      
Nhiệt độ bắt lửa, COC, oC (oF) - 
min 

205 (400) 219 (425) 227 (440) 232 (450) 238 (460) 

Lượng hòa tan trong 
trichloroethylene, % - min 

99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 

a Có thể sử dụng AASHTO T 179 (thí nghiệm lò nung màng nhựa mỏng), dùng Tiêu chuẩn AASHTO T 240 làm phương pháp 
đối chứng. 
b Nếu độ kéo dài ở 25oC (77oF) nhỏ hơn 100 cm, nhưng độ kéo dài nhỏ nhất ở 15.6oC (60oF) là 100 cm thì vật liệu nhựa 
đường đạt chỉ tiêu này. 
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4.phương pháp lấy mẫu và thí nghiệm 
 
4.1.Lấy mẫu và thí nghiệm nhựa đường theo các tiêu chuẩn của AASHTO dưới đây: 

T 40, Lấy mẫu 
T 44, Hòa tan trong vật liệu nhựa đường 
T 48, Nhiệt độ bắt lửa (COC) 
T 49, Độ kim lún 
T 51, Độ kéo dài 
T 55, Xác định hàm lượng nước trong nhựa đường 
T 102, Thí nghiệm tạo vết 
T 179, Thí nghiệm lò nung màng nhựa mỏng 
T 201, Độ nhớt ở 135oC (275oF) 
T 202, Độ nhớt ở 60oC (140oF) 
T 240, Thí nghiệm lò nung màng nhựa mỏng quay tròn 
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